	 Tiết 1: Ôn tập:  chuyển động cơ học


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................


B. Bài tập trắc nghiệm: 

I. Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. Quả bóng đang lăn trên sàn nhà. Câu mô tả nào sau đây là đúng:

A. Quả bóng đang chuyển động.                        B. Quả bóng đang đứng yên so với sàn nhà.
C. Quả bóng đang chuyển động so với sàn nhà.     D. Quả bóng đang đứng yên.
2. An đi xe đạp trên một đường thẳng. trong các bộ phận sau đây, bộ phận nào của xe đạp chuyển động tròn và chuyển động tròn ấy so với vật mốc nào?

A. Bàn đạp với vật mốc là mặt đường.                B. Khung xe đạp với vật mốc là mặt đường.

         C. Van bánh xe đạp với vật mốc là trục của bánh xe.  D.Yên xe đạp với vật mốc là bàn đạp.
   3 .Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động và dứng yên ?

A. Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác được chọn làm mốc.

B.  Chuyển động là sự thay đổi khoảng cách của vật này so với vật khác được chọn làm mốc.
C. Vật được coi là đứng yên nếu nó không nhúc nhích.

D. Vật được coi là đứng yên nếu khoảng cách từ nó đến vật mốc không thay đổi.

4. Hai người A và B đang ngồi trên xe ôtô đang chuyển động trênđường và người thứ ba (C ) đứng bên đường. Trường hợp nào sau đây là đúng ?

A. So với người C thì người A đang chuyển động.        B. So với người C thì người B đang đứng yên.
         C. So với người B thì người A đang chuyển động.        D. So với người A thì người C đang đứng yên.

  II. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Có một chiếc thuyền đang trôi trên sông, trên thuyền có một người ngồi chèo thuyền.

a. Thuyền đang đứng yên, vật mốc là ……………………………………………
b. Người đang chuyển động, vật mốc là ………………………………………… 

c. Người đang đứng yên, vật mốc là …………………………………………….   

d.Thuyền đang chuyển động, vật mốc là…………………………………………
C. Bài tập tự luận:
1. Chọn vật mốc nào là thích hợp nhất khi khảo sát các chuyển động sau đây:
a) HS đi từ trường về nhà.

b) Người bán báo đi lại trên sàn tàu hỏa.

c) Trái đất quay quanh mặt trời.

d)   Mặt trăng quay quanh trái đất.

2. Hùng và Tuấn đứng ở bên đường nhìn một chiéc xe ôtô đang chạy trên đường. Trên xe chỉ có một người lái xe. Hùng nói “Người lái xe đang chuyển động”, Tuấn nói “Không phải, người lái xe đang đứng yên”. Theo em ai nói đúng, ai nói sai? 

3. Một đoàn tàu chạy trên đường ray, trên tàu có rất nhiều hàng hoá, dọc đường đi có nhiều cột điện. Hãy cho biết giữa các vật: đoàn tàu, hàng hoá, đường ray, cột điện, vật nào chuyển động so với vật nào, đứng yên so với vật nào?
	Tiết 2: Ôn tập:  vận tốc


A. Kiến thức cần nhớ: 
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B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng.
1. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vận tốc của vật thay đổi?

A. Khi có  một lực tác dụng lên vật                        B. Khi không có lực nào tác dụng lên vật

C. Khi có hai lực tác dụng lên vật cân bằng nhau    D. Khi các lực tác dụng lên vật cân bằng

2. Nếu biết độ lớn của vận tốc của một vật ta có thể biết được

A. Quãng đường đi được của vật.                            B. Vật chuyển động nhanh hay chậm.

C. Vật chuyển động đều hay không đều.                 D. Hướng chuyển động của vật  
3. Vận tốc của một vật là 15m/s. Kết quả nào sau đây là tương ứng với vận tốc trên.

A. 36km/h.               B. 48km/h.                 C. 54km/h.                                D. 60km/h.

4. Một đoàn tàu chuyển động trong thời gian 1,5h đi được đoạn đường dài 81000m. Vận tốc của tàu tính ra km/h và m/s là bao nhiêu?

A. 54km/h và 10m/s.                                           B. 10km/h và 54m/s.       

C. 15km/h và 54m/s.                                           D. 54km/h và 15m/s.

5. Để đo độ sâu của một vùng biển, người ta phóng một luồng siêu âm đặc biệt hướng thẳng đứng xuống đáy biển. Sau thời gian 32 giây máy thu nhận được siêu âm trở lại. Độ sâu của vùng biển đó là bao nhiêu ? Biết rằng vận tốc siêu âm trong nước là 300m/s. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây.

A. 480m.                    B. 4800m.                C. 48000m.                                D. 480000m.

6. Một canô chạy xuôi dòng trên đoạn sông dài 84km. Vận tốc của canô khi nước không chảy là 18km/h, vận tốc của dòng nước chảy là 3km/h. Thời gian canô chuyển động là bao nhiêu? Hãy chọn kết quả đúng:

A. 3,5 giờ.                   B. 4 giờ.                  C. 4,5 giờ.                                      D. 5 giờ.

C. Bài tập tự luận:
1. Một người trông thấy tia chớp ở xa, và sau đó 5,5 s thì nghe thấy tiếng sấm. Tính xem tia chớp cách người đó bao xa. Cho biết trong không khí thì âm có vận tốc 340m/s.

2. Hai người cùng xuất phát một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 75km. Người thứ nhất đi xe máy từ A về B với vận tốc 25km/h. Người thứ hai đi xe đạp B ngược về A với vận tốc 12,5km/h. Sau bao lâu hai người gặp nhau và gặp nhau ở đâu? Coi chuyển động của hai người là đều. ( 2h, 50km)

3. Hai ôtô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B , cùng chuyển động về địa điểm C. Biết AC = 108km; BC = 60km, xe khởi hành từ A đi với vận tốc 45km/h. Muốn hai xe đến C cùng một lúc, xe khởi hành từ B phải đi với vận tốc bằng bao nhiêu?
	Tiết 3: Ôn tập: Chuyển động đều -chuyển động không đều


A. Kiến thức cần nhớ: 
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B. Bài tập trắc nghiệm: 

1. Nam đạp xe từ nhà đến trường, chuyển động của Nam là chuyển động như thế nào?

A. Chuyển động nhanh dần.                     B. Chuyển động chậm dần.

C. Chuyển động đều                                 D. Chuyển động không đều

2. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của chuyển động không đều?

A. Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

        B. Độ lớn vận tốc không thay đổi theo thời gian.

        C.Hướng chuyển động không thay đổi theo thời gian.

        D. Thời gian chuyển động tỉ lệ thuận với quãng đường đi được.

3.Một ô tô đi từ Hà Nội đến Tuyên Quang. Xe khởi hành lúc 9 giờ, lúc 10 giờ 30 phút xe nghỉ 30 phút tại Việt trì sau đó tiếp tục đi và tới nơi lúc 13 giờ. Tính vận tốc trung bình của ô tô đó trên quãng đường từ Hà Nội đến Tuyên Quang. Biết chiều dài quãng đường xe đi là 160km.

         A. v = 45,7 km/h.           B. v = 40 km/h.                  C. v = 80 km/h.             D. v = 60 km/h.

4. Từ công thức tính vận tốc em hãy trả lời đúng hay sai cho các mệnh đề sau: 

Đánh dấu x vào ô đúng hay sai cho thích hợp. 
	                                                Phát biểu
	Đúng
	 Sai

	A. Độ lớn vận tốc phụ thuộc vào độ lớn của quãng đường và  thời   gian đi hết quãng đường đó.
	
	

	B. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị của cả quãng đường và thời gian.
	
	

	C. Số đo vận tốc không phụ thuộc vào việc chọn đơn vị vận tốc.
	
	

	D. Độ lớn của vận tốc không phụ thuộc vào vật mốc.
	
	


C. Bài tập tự luận: 

Bài1: Một viên bi được thả lăn xuống một cái dốc dài 1,2m hết 0,5s. Khi hết dốc bi lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 3m trong 1,5s Vận tốc TB của viên bi trên cả hai quãng đường là bao  nhiêu? 

Bài 2: Hai ôtô cùng khởi hành lúc 6h từ hai địa điểm A và B cách nhau 240km. Xe thứ nhất đi từ A về B với vận tốc 48km/h. Xe thứ hai đi với vận tốc 32km/h theo hướng ngược lại với xe thứ nhất. Hai xe gặp nhau lúc nào? ở đâu?

Bài 3: Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng AB. Trên 1/3 đoạn đường đầu đi với vận tốc 14km/h, 1/3 đoạn đường tiếp theo đi với vận tốc 16km/h và 1/3 đoạn đường cuối cùng đi với vận tốc 8km/h. Vận tốc TB của xe đạp trên cả đoạn đường AB là bao nhiêu? 
	Tiết 4: ôn tập: biểu diễn lực


A. Kiến thức cần nhớ: 
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B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. Quả bóng đang nằmtrên sân, Nam đá vào quả bóng làm quả bóng lăn đi. Ta nói Nam ®½ tác dụng lên quả bóng một lực, hãy chỉ ra điểm đặt của lực này? 

A. Điểm đặt của lực ở chân người.              B.  Điểm đặt của lực ở quả bóng.

C. Điểm đặt của lực ở mặt đất.                    D. Điểm đặt của lực ở chân người và mặt đất.

2. Lực là một đại lượng véc tơ. Điều này có nghĩa là lực có  các phần tử nào kể sau:

A. Gốc (điểm đặt)                                        B. Phương và chiều
C. Cường độ (độ lớn)                                   D. Các phần tử A, B, C

3. Nêu đặc điểm của lực được biểu diễn trên hình vẽ có 4 ý kiến sau. Y kiến nào là đúng:

A. Lực có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ 20N

B. Lực có điểm đặt tại vật, cường độ 20N.

C. Lực có phương không đổi, chiều từ trái sang phải, cường độ 20N

D. Lực có phương ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ 20N, có điểm đặt tại vật.
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4.  Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật nặng có khối lượng 1kg.
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        A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

C. Bài tập tự luận:                                                                                   

1. Có 3 vật được treo trên 3 sợi dây lần lượt có khối lượng 1kg, 2kg, 3kg. Hãy biểu diễn trọng lực tác dụng vào các vật.
2.    Biểu diễn các lực sau với tỉ lệ xích 1cm = 2N

           a) Lực F​1 có phương ngang, chiều từ tráisang phải, cường độ 5N.

           b) Trọng lực F2 có cường độ 4N.

              c) Lực F3 có phương hợp với phương ngang một góc 450, chiều từ trái    sang phải, hướng lên trên, cường độ 6N.
	Tiết5: ôn tập: sự cân bằng lực – quán tính


A. Kiến thức cần nhớ: 
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B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động  do quán tính
A. Một ôtô đang chạy trên đường.

B. Chuyển động của dòng nước chảy trên sông.

C. Người đang đi xe đạp thì ngừng đạp, nhưng xe vẫn chuyển động tới phía trước.

D. Chuyển động của một vật được thả rơi từ trên cao xuống.

2. Kết quả nào dưới đây không đúng khi một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng?

A. Vật sẽ bị thay đổi vận tốc.            B. Vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều.                    

C. Vật không thay đổi vận tốc.          D. Vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.      
II. Ghép mỗi thành phần của a, b, c, d với thành phần của 1,2,3,4 để được câu đúng.
	a) Quán tính là tính chất của mọi vật,

bảo toàn vận tốc của mình khi

b) Chuyển động thẳng đều còn gọi là 

c) Khi có lực tác dụng mọi vật đều 

d) Vật có khối lượng càng lớn thì
	1. không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì 

có quán tính.

2. chuyển động theo quán tính.

3. có quán tính càng lớn.

4. không chịu tác dụng của lực hay chịu tác 

dụng của những lực cân bằng.


III. Tìm từ thích hợp điền vào các chỗ trống.

1. Một vật đặt lên mặt sàn nhà. Khi vật bị kéo bởi lực theo phương nằm ngang mà vật vẫn đứng yên chứng tỏ lực ……………. cân bằng với lực ……………

2. Quán tính của một vật là tính chất giữ nguyên …………. của vật.

C. Bài tập tự luận:         

	1. Hai lực F1 và F2 bằng nhau. Chúng tác dụng vào một hòn gạch trong hai trường hợp như vẽ ở hình a và hình b. Hòn gạch chuyển động như thế nào trong hai trường hợp đó. 
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2. Vì sao một vận động viên nhảy xa lại chạy lấy đà rồi mới nhảy, không đứng tại chỗ mà nhảy?

3. Vì sao các tàu hoả chở khách nếu có kéo các toa chở hàng càng nặng thì tàu chạy càng êm? 
4. Lúc chạy để tránh con chó đuổi bắt, con cáo thường thoát thân bằng cách bất thình lình rẽ ngoặt sang hướng khác, đúng vào lúc con chó định ngoạm cắn nó. Tại sao làm như vậy chó lại khó bắt được cáo?
5. Tại sao khi nhổ cỏ dại không nên dứt quá đột ngột, kể cả khi rễ cỏ bám trong đất không được chắc?
6. Khi tàu đi vào các vùng biển nhiệt đới ở Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, các thuỷ thủ thường thấy có những con cá bay trên mặt biển để trốn tránh cá dữ. Thoạt đầu, chúng lấy đà, rồi quẫy mạnh đuôi, vọt lên khỏi mặt nước và bay một quãng dài đến 150 m. Bay như thế cá thường bị rơi vào boong tàu. Tại sao chúng lại không đổi được hướng bay?
	Tiết 6: ôn tập: Lực ma sát


A. Kiến thức cần nhớ: 
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B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. Trong các phương án sau, phương án nào có thể làm giảm được lực ma sát?

A. Tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc.                  B. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.

C. Tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc.                           D. Tăng diện tích tiếp xúc.

2. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào ma sát là có lợi ?

A. Ma sát làm mòn đĩa và xích xe đạp.        B. Ma sát làm cho ôtô có thể vượt qua chỗ lầy.

            C. Ma sát làm mòn trục xe và cản trở chuyển động quay của bánh xe.
D. Ma sát làm cho việc đẩy một vật trượt trên sàn khó khăn vì cần phải có lực đẩy lớn.
3. Phát biểu nào dưới đây là thiếu chính xác?

A. Lực ma sát cùng phương với chuyển động

B. Khi nén lò xo bút bi làm xuất hiện ma sát trượt

C. Lực ma sát nghỉ giúp ta cầm nắm được mọi vật

D. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi một vật đang nằm yên

4. Một xe máy chuyển động đều, lực kéo của động cơ là 500N. Độ lớn của lực ma sát là:

A. 500N            B. Lớn hơn 500N          C. Nhỏ hơn 500N          D. Chưa thể tính được

5. Quan sát chuyển động của một chiếc xe máy. Hãy cho biết loại ma sát nào sau đây có ích.

Chọn câu trả lời đúng nhất 
A. Ma sát giữa các chi tiết máy với nhau               B. Ma sát giữa xích và đĩa bánh sau.
C. Ma sát của bố thắng khi phanh xe.                     D. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường.
C. Bài tập tự luận:         

 1. Biểu diễn lực ma sát trong các trường hợp sau biết Fk là lực kéo vật và vật chuyển động thẳng đều.
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2. Giẫm lên hạt đậu Hà Lan khô người ta có thể bị trượt ngã. Tại sao?
3. Trong lúc bơi nhanh có một số cá ép vây sát vào mình để nhằm mục đích gì? Tại sao khó cầm được con cá còn sống trong tay?
4. Về mùa thu, đôi khi người ta treo một tấm biển: "Cẩn thận! Có lá rụng" ở chỗ có đường xe điện chạy bên các vườn cây và công viên. Ý nghĩa của việc báo trước này là thế nào?


	Tiết 7: ôn tập- chữa bài kiểm tra một tiết


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

I. Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. Một người đi từ nhà đến nơi làm việc mất 15 phút. Đoạn đường từ nhà đến nơi làm việc dài 2,8km. Vận tóc trung bình của chuyển động trên quãng đường đó có thể nhận giá trị nào sau đây?
A. vtb = 11,2km/h         B. vtb = 1,12km/h         C. vtb = 112km/h         D. vtb = một giá trị khác

2. Nhà Lan cách trường 2 km, Lan đạp xe từ nhà tới trường mất 10 phút. Vận tốc đạp xe của Lan là:

        A. 0,2 km/h

B. 200m/s

C. 3,33 m/s

D. 2km/h

3. Mai đi bộ tới trường với vận tốc 4km/h, thời gian để Mai đi từ nhà tới trường là 15 phút. Khoảng cách từ nhà Mai tới trường là:

        A. 1000m

B. 6 km

C. 3,75 km

D. 3600m

4.  Lúc 5h sáng Cường chạy thể dục từ nhà ra cầu Đại Giang. Biết từ nhà ra cầu Đại Giang dài 2,5 km. Cường chạy với vận tốc 5km/h. Hỏi thời gian để Cường chạy về tới nhà là bao nhiêu.

         A. 5h 30phút
           B. 6giờ

C. 1 giờ

D. 0,5 giờ 

5. Một quả bóng khối lượng 0,5 kg được treo vào đầu một sợi dây, phải giữ đầu dây với một lực bằng bao nhiêu để quả bóng nằm cân bằng.

A. 0,5 N
B. Nhỏ hơn 0,5 N

C. 5N

D. Nhỏ hơn 5N

II. Các câu sau đúng hay sai?

	
	   Đúng
	    Sai

	a. Vách tường ở rạp hát sần sùi là có công dụng tăng ma sát.
	
	

	b. Đi xe đạp trên dường có cát vương vãi dễ bị trượt ngã vì ma sát lăn ®½ thế chỗ ma sát trượt.
	
	

	c. Mặt đường ướt dễ làm xe cộ trượt nếu chạy nhanh vì khi đó ma sát lăn thay thế ma sát trượt.
	
	

	d. Lực và vận tốc là các đại lượng véc tơ.
	
	


C. Bài tập tự luận 

1. Khi đi xe đạp nhanh, nếu cần phanh gấp thì phải phanh cả hai bánh, hoặc phanh bánh sau. Nếu chỉ phanh bánh trước sẽ bị ngã. Hãy phân tích tại sao?

2. Khi cần di chuyển một cái cối đá lớn trên mặt đất, người ta không kéo lê nó đi, mà vật nó đổ ngang xuống rồi vần nó đi. Làm như thế có lợi gì?

3. một ôtô khi chuyển động thẳng đều cần lực kéo 1500N. Biết lực ma sát cản trở chuyển động của ôtô có độ lớn bằng 0,06 lần trọng lượng của ôtô. tính:

a. Độ lớn của lực ma sát.

b. Khối lượng ôtô.
	Tiết 8 : ôn tập: áp suất


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. Muốn tăng, giảm áp suất thì phải làm thế nào? Trong các cách sau đây, cách nào là không đúng.
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	A. Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực và giảm diện tích bị ép. 
	

	[image: image5.wmf]
	B. Muốn giảm áp suất thì giảm áp lực và giữ nguyên diện tích bị ép. 
	

	[image: image6.wmf]
	C. Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực và giảm diện tích bị ép. 
	

	[image: image7.wmf]
	D. Muốn giảm áp suất thì phải tăng diện tích bị ép. 
	


2. Một cột trụ đỡ tạo áp lực lên diện tích chân cột là hình tròn. Tăng diện tích chân cột với đường kính gấp đôi thì áp suất thay đổi ra sao ?

A. Giảm 2 lần.           B. Giảm 4 lần.          C. Không thay đổi.         D. Thay đổi khác A, B.

3. Một vật có khối lượng m = 4kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Diện tích tiếp xúc của vật với mặt bàn là S = 60m2 . áp suất tác dụng lên mặt bàn là:

A. 2/3. 104 N/m2.         B.3/2. 105 N/m2.        C. 2/3. 104 N/m2.            D. Một giá trị khác.

4. Đặt một khối gỗ lên mặt bàn nằm ngang thì áp suất do hộp gỗ tác dụng xuống mặt bàn là 560N/m2. Khối lượng của hộp gỗ là bao nhiêu, biết diện tích tiếp xúc của hộp gỗ với mặt bàn là 0,3m2?

A. 16,8kg.                    B. 168kg.                  C. 0,168kg.                    D. Một giá trị khác.

5. Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg, Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là bao nhiêu?

A. p = 2000000N/m2       B. p = 200000N/m2            C. Một kết quả khác        D. p = 20000N/m2.

C. Bài tập tự luận 
1. Tại sao nằm võng thấy tương đối êm, mặc dù võng làm bằng những dây khá xù xì?
2. Một khối kim loại có kích thước 20x 40x5cm được đặt trên một mặt bàn nằm ngang theo mặt 20x40cm. Tác dụng lên khối kim loại một lực 50N theo hướng của trọng lực. Hãy tính áp suất của khối kim loại gây lên mặt bàn, biết khối lượng riêng của kim loại là 80000N/m3
3. Đặt một hộp gỗ lên mặt bàn nằm ngang thì áp suất do hộp gỗ tác dụng xuống mặt bàn là 560 N/m2. Khối lượng của hộp gỗ là bao nhiêu, biết diện tích mặt tiếp xúc của hộp gỗ với mặt bàn là 0,3m2?

4 . Áp lực của gió tác dụng trung bình lên một cánh buồm là 6800N, khi đó cánh buồm chịu một áp suất 340N/m2. Diện tích của cánh buồm là bao nhiêu?
	Tiết 9: ôn tập: áp suất chất lỏng – Bình thông nhau


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. áp suất gây ra bởi chất lỏng yên tĩnh theo mọi hướng :

A. Tỉ lệ thuận với độ sâu.                         B. Tỉ lệ nghịch với trọng lượng riêng của chất lỏng.

C. Thay đổi tùy theo chất lỏng.                        D. Thay đổi tùy theo vật dìm trong chất lỏng.

B.  Thay  đổi tùy theo hình dạng của bình chứa.

2. Một khối nước có thể tích V được lần lượt chứa trong hai bình hình trụ có đáy là S1 = 2S2 . Giữa các áp suất tác dụng lên đáy bình ở hai trường hợp có mối quan hệ nào?

A. p1 = p2.                         B. p1 > p2.

C. p1 < p2.                         D. Không xác định được vì phải biết các giá trị của V; S1; S2.

3. Đáy thuyền ở độ sâu 1,5m. Có một lỗ thủng diện tích 5cm2 ở đáy. Người ta đóng đinh ép một tấm ván để bịt lỗ thủng. Lực giữ chặt của các đinh đóng phải có giá trị ít nhất là bao nhiêu? Cho trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

A. 7,5N.              B. 15N                    C. 20N                            D. Một giá trị khác.

4.  Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ 750000N/m2, một lúc áp kế chỉ 1452000N/m2. 

A. Tàu đang lặn xuống.                                                   B. Tàu đang nổi lên từ từ. 
C. Tàu đang chuyển động theo phương ngang.               D Các phát biểu đưa ra đều đúng.

5. Hai bình A và B thông nhau. Bình A đựng dầu, bình B đựng nước tới cùng độ cao nối thông đáy bình bằng một ống nhỏ. Hỏi sau khi mở khóa ở ống nối, nước và dầu có chảy từ bình nọ sang bình kia không?
A. Dầu chảy sang nước vì lượng dầu nhiều hơn. 
B. Không, vì độ cao của cột chất lỏng trong hai bình bằng nhau. 
C. Dầu chảy sang nước vì lượng dầu nhẹ hơn. 
D. Nước chảy sang dầu vì áp suất cột nước lớn hơn áp suất cột dầu do trọng lượng riêng của nước lớn hơn của dầu.
C. Bài tập tự luận 
1. Trong một chiếc tàu bị đắm và ®½ chìm xuống đáy biển, người ta thấy rằng vỏ những đồ hộp ®½ dùng dở vẫn giữ nguyên hình dạng cũ của chúng, trái lại những đồ hộp chưa mở, chưa dùng thì bị bẹp dúm lại. Tại sao như vậy?

2. Một thợ lặn đang lặn ở độ sâu 80m dưới mặt biển:

a) Tính áp suất của nước biển tác dụng lên bộ áo lặn.

b) Tính áp lực của nước biển tác dụng lên tấm kính cửa nhìn trên bộ áo lặn . Diện tích tấm kính là 2,5dm2.

c) Tính áp lực tổng cộng mà tấm kính phải chịu, biết rằng áp suất bên trong bộ áo lặn là 150000N/m2. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m2.

	Tiết 10: ôn tập: áp suất khí quyển


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

I. Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. áp suất khí quyển (ASKQ) có được do nguyên nhân nào?

A. Do bề dày của lớp khí quyển bao quanh trái đất.

B. Do trọng lượng của lớp khí quyển bao quanh trái đất.

C. Do thể tích của lớp khí quyển bao quanh trái đất.

D. Do cả ba nguyên nhân trên.

2.Tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h? 
A. Vì khí quyển có độ cao rất lớn.                   B. Vì khí quyển không có trọng lượng riêng.
C. Vì độ cao của cột khí quyển là không thể xác định chính xác, trọng lượng riêng của khí quyển là thay đổi                                             

D. Vì khí quyển rất nhẹ.

3. Tại sao nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ?

A. Để lợi dụng áp suất khí quyển.                                B. Do lỗi của nhà sản xuất.
C. Để nước trà trong ấm có thể bay hơi.                      D. Một lí do khác.

4. Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào là sai?

A. 750 mmHg = 10336 N/m2.                                     B. 700 mmHg = 95200 N/m2.
C. 74 cmHg = 100640 N/m2.                                       D. 760 mmHg = 103360 N/m2
II. Tạo thành một câu hoàn chỉnh và đúng nói về ASKQ bằng cách kết hợp một nội dung ở cột bên trái với một nội dung ở cột bên phải.

	1. Tồn tại ASKQ vì không khí

2. ASKQ tác dụng theo

3. Càng lên cao ASKQ

4. Đơn vị đo ASKQ thường dùng là 
	A. càng giảm

B. N/m2
C. mọi phương

D. phương thẳng đứng

E. mmHg

G. có trọng lượng


C. Bài tập tự luận

1. Giải thích vì sao khi đục quả dừa, hộp sữa ta phải đục hai lỗ. 
2. Con voi lợi dụng áp suất không khí như thế nào để uống nước?
3. Người lớn có diện tích da của cơ thể khoảng 3m2.Tính áp lực của khí quyển lên toàn thể diện tích da của người.( F = p. S = 3,03.105N ; đây là một lực hết sức lớn, cỡ trọng lượng của một xe tải siêu trọng 30 tấn)
4. Nếu trong thí nghiệm Tôri- xeli, nước được dùng thay thế cho thủy ngân thì ống thủy tinh phải có chiều dài ít nhất là bao nhiêu? 
5.Tại sao trên núi cao, các chi trở nên khó điều khiển và dễ xảy ra trẹo khớp?
6. Tại sao khi lên cao nhanh quá, như ngồi trong máy bay, người ta thấy ù tai?
	Tiết 11: ôn tập: Lực đẩy ácsimét


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. Lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. Thể tích càng lớn thì lực đẩy càng nhỏ.

B. Trọng lượng riêng của chất lỏng lớn thì lực đẩy nhỏ.

C. Phụ thuộc vào cả thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ và trọng lượng riêng của chất lỏng.

D. Các câu trên đều sai.

2. Các câu sau đây đúng hay sai ?

A. Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng đẩy lên.

B. Quả bóng nhấn chìm trong nước buông tay ra nó sẽ nổi lên.

C. Công thức tính lực đẩy Acsimét F = D.V, đơn vị của D là kg/m3 .

D. Lực đẩy Acsimét lớn khi thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ lớn.

3. Có ba vật làm bằng ba chất khác nhau : đồng, nhôm, sắt - có khối lượng bằng nhau. Khi nhúng ngập chúng vào trong nước thì lực đẩy Acsimét của nước tác dụng vào vật nào là lớn nhất, nhỏ nhất ?

Chọn thứ tự đúng về lực đẩy Acsimét từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

A. Nhôm - đồng – sắt.                                             B. Sắt – nhôm - đồng.

C .  Đồng -  nhôm - sắt.                                            D. Nhôm – sắt – đồng.

4.  Tính lực đẩy Accimet  tác dụng lên một quả cầu bằng đồng có thể tích 30cm3 khi được nhấn chìm trong nước . Cho trọng lượng riêng của nước là : 1000 N/m3
A . 0,1 N,


B . 0,2 N 

 C. 0,3 N ,


D. 0,4 N

C. Bài tập tự luận

1. Một vật đặt trong chất khí có chịu lực đẩy của chất khí không? Giải thích.

2. Một vật càng chìm xuống sâu thì lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật có tăng không? Giải thích.

3. Một quả cầu bằng thủy tinh có khối lượng 1kg, khối lượng riêng 27000kg/m3 treo vào một lực kế. Sau đó nhúng quả cầu vào nước. Tính:

a) Trọng lượng cuả quả cầu khi chưa nhúng vào nước.

b) Lực đẩy Acsimét lên quả cầu khi nhúng vào nước.

b) Lực kế chỉ bao nhiêu khi ®½ nhúng quả cầu vào nước?

4* Tại sao một người cã thể nằm khoanh tay gối đầu trong nước?
	Tiết 12: BÀI tập Về  Lực đẩy ácsimét


A. Kiến thức cần nhớ: 

	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1.Hai viên bi rỗng bằng sắt có cùng khối lượng. Viên bi thứ nhất có bán kính gấp 3 lần bán kính viên bi thứ hai. Hỏi viên bi nào chịu tác dụng lực đẩy ácsimét lớn hơn nếu chúng cùng được thả chìm vào một chậu đựng đầy nước?

         A. FA2 = 9FA1           B. FA1 = 6FA2               C. FA2 = 6FA1                 D. một kết quả khác

2. Tại sao chiếc khí cầu chứa không khí nóng lại có thể bay lên được? Một lí do là:

A. Vì áp suất bên ngoài lớn hơn nên đẩy quả khí cầu lên cao.

B. Trọng lượng riêng của không khí nóng nhỏ hơn trọng lượng riêng của không khí lạnh bên ngoài khí cầu nên lực đẩy  Acsimet sẽ đưa khí cầu lên cao.

C. Trọng lượng riêng của không khí nóng bằng trọng lượng riêng của không khí lạnh bên ngoài khí cầu nên lực đẩy sẽ đưa khí cầu lên cao.

D. Cả A, B, C đều sai.

3. Gắn một vật vào lực kế, lực kế chỉ 8,9N. Nếu nhúng chìm hoàn toàn vật vào trong nước thì lực kế chỉ 7,9N. Biết rằng vật là một khối đặc thì thể tích của vật là:

A. 50cm3.               B. 150cm3.                     C. 100cm3.                    D. 200cm3.

C. Bài tập tự luận

1. Một cục gỗ trọng lượng 4,92N được cân trong nước với cùng một quả làm chìm thì lực kế chỉ 1,68N. Khi cân riêng quả chìm trong nước thì lực kế chỉ 2,55N. Xác định khối lượng riêng của gỗ.

2. Một quả cầu bằng nhôm khi cân ở trong nước thì có trọng lượng P1 = 0,24N. Còn khi cân trong dầu thì có trọng lượng P2 = 0,33N. Tìm thể tích của hốc rỗng ở trong lòng quả cầu nhôm. Khối lượng riêng của nhôm là D = 2700kg/m3, của nước là D1 = 1000kg/m3 của dầu là D2 = 700kg/m3 
3. Một cái bình thông nhau gồm hai ống hình trụ có tiết diện đáy lần lượt là S1 và S2 = 2 S1 nối thông đáy . Người ta đổ vào bình một ít nước sau đó bỏ vào trong nó một quả cầu bằng gỗ có khối lượng 25 g thì thấy mực nước mỗi ống dậng cao 18 mm . Tính tiết diện ngang của mỗi ống . Cho khối lượng riêng của nước là Dn = 1g/cm3 

	Tiết 13: ôn tập: Sự nổi


A. Kiến thức cần nhớ: 

	.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng. Bài tập tự luận

1.Một quả cầu kim loại rỗng ở bên trong sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi nào?

        A. dchất lỏng > dkim loại                                                   B. dchất lỏng < dkim loại 
        C. dchất lỏng = dkim loại                                                                                    D. Cả ba đáp án trên đều sai.

2. Thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc vào thuỷ ngân. Nhận xét nào sau đây là đúng?

        A. Nhẫn chìm vì dbac > dthuỷngân                         B. Nhẫn nổi  vì dbac < dthuỷngân
        C. Nhẫn chìm vì dbac < dthuỷngân                         D. Nhẫn nổi vì dbac > dthuỷngân
3. Một quả cầu rỗng bằng đồng được treo vào một lực kế, ngoài không khí lực kế chỉ 3,56N. Thả vào nước số chỉ lực kế giảm 0,5N. Tìm thể tích phần rỗng. Cho biết dđồng = 89 000N/m3; dnước = 10 000N/m3.

        A. 40cm3.                     B. 50cm3.             C. 34cm3.                     D. 10cm3.

C. Bài tập tự luận

1. Một quả cầu đặc bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng 1,458N. Hỏi phải khoét lõi quả cầu một phần thể tích bao nhiêu để sau khi khoét lõi và hàn kín lại, thả vào nước, quả cầu nằm lơ lửng trong nước? Cho dnhôm = 27 000N/m3 ; dnước= 10 000N/m3.

2. Một tảng băng trôi hình hộp đang nổi trên mặt biển. Trọng lượng riêng của băng (nước đá) và nước biển là 9270N/m3 và 10300N/m3. 

Tính tỉ số chiều cao phần nổi với chiều cao toàn phần của tảng băng trôi.

3. Đối với cá, bong bóng giữ vai trò gì?
4. Nếu chú ý quan sát các loài chim bơi lội dưới nước (vịt, ngỗng...) có thể nhận thấy chúng bị chìm xuống nước ít. Hãy giải thích rõ tại sao?
Bài 3 :

Muốn đo khối lượng của một con voi ta có thể làm như thế nào ( ứng dụng lực đẩy ác si mét và sự nổi )

	Tiết 14: ôn tập học kì I 


A. Kiến thức cần nhớ: 

	1. Thế nào là chuyển động, thế nào là đứng yên? Cho ví dụ.

2. Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Viết công thức tính vận tốc của chuyển động không đều?

3. Tại sao nói lực là một đại lượng véc tơ? Nêu cách biểu diễn lực.

4. Nêu khái niệm áp suất. Viết công thức tính áp suất trong lòng chất rắn, lỏng. Nêu nguyên tắc bình thông nhau. Cho biết độ lớn của áp suất khí quyển

5. Một vật khi nhúng trong lòng chất lỏng sẽ bị chất lỏng  tác dụng một lực như thế nào? Viết công thức tính lực đó.

6. Khi nào thì vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng trong lòng chất lỏng.

7. Khi nào thì có công cơ học? Viết công thức tính công .

8. Phát biểu định luật về công.


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng. 
Câu 1. Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây thì vật nào sau đây không phải là vật mốc?
A. Trái Đất                       B. Quả núi.                C. Mặt Trăng                                 D. Bờ sông

Câu 2. Câu nào dư​ới đây nói về tốc độ là không đúng?

A. Tốc độ cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động.

B. Khi tốc độ không thay đổi theo thời gian thì chuyển động là không đều.

C. Đơn vị của tốc độ phụ thuộc vào đơn vị thời gian và đơn vị chiều dài.

D. Công thức tính tốc độ là  
[image: image8.wmf]s
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Câu 3. Tốc độ 36 km/h bằng giá trị nào dưới đây?   

  A. 36 m/s                         B. 36 000 m/s               C. 100 m/s                                  D. 10 m/s

Câu 4. Hình 1 ghi lại các vị trí của một hòn bi lăn từ A đến D sau những khoảng thời gian bằng nhau. Câu nào dưới đây mô tả đúng chuyển động của hòn bi? 

[image: image9.png]



Hình 1.
A. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đ​ường AB.
B. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đ​ường CD.

     C. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đ​ường BC.

     D. Hòn bi chuyển động đều trên cả đoạn đ​ường từ A đến D.

Bài tập tự luận

1. Một ô tô chuyển động với lực kéo của động cơ là 1200N thì động cơ của ôtô ®½ thực hiện được một công là 2400 000J. Biết thời gian ôtô chuyển động là 4 phút. 

Tính vận tốc của ôtô?

2. Một khối kim loại khi cân trong không khí thì có trọng lượng là 80N, khi cân trong nước thì có trọng lượng là 60N. Hãy tính thể tích của vật đó biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3.

3. Một người thợ lặn lặn xuống đáy biển ở độ sâu 30m. Hãy tính áp suất do nước biển tác dụng lên người đó biết trọng lương riêng của nước biển là 10 300N/m3.
	Tiết 15: ôn tập: Công cơ học


A. Kiến thức cần nhớ: 

	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

1. Tìm câu trả lời đúng :

A. Động năng và thế năng là những dạng của công cơ học .

B. Cứ có lực tác dụng là có công cơ học 

C. Khi một vật chuyển động thì nhất định có công cơ học 

D. Có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời 

2.Tạo ra một câu hoàn chỉnh và đúng nói về công cơ học, bằng cách kết hợp một nội dung ở cột bên trái với một nội dung ở cột bên phải.

	1. Công cơ học không dùng trong trường hợp

2. Công cơ học chỉ phụ thuộc

3. Biểu thức tính công và đơn vị công là
	a) A = F.s với s là quãng đường vật dịch chuyển theo phương của lực tác dụng và jun (N.m)

b) các lực tác dụng vào vật cân bằng.

c) Không có lực tác dụng vào vật hoặc vật không dịch chuyển theo phương của lực.

d) lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển theo phương của lực.

e) không có lực tác dụng vào vật.


3. Các câu sau đúng hay sai?

A. Khi vật trượt trên sàn lực tác dụng vào vật và vật dịch chuyển. Do đó lực ma sát sinh công.

B. Một người xách cặp đứng trong thang máy đang đi lên đều. Lực của tay xách cặp không sinh công.

C. Khi một tàu ngầm lặn xuống đều theo phương thẳng đứng, lực đẩy acsimet tác dụng lên tàu cũng sinh công.

D. Để có công sinh ra phải có lực tác dụng lên vật.

C. Bài tập tự luận

1. Một ôtô chuyển động thẳng đều với lực kéo của động cơ là 620N.  trên quãng đường 31km xe thực hiện một công là bao nhiêu? Tính vận tốc của ôtô biết thời gian chuyển động của ôtô là 40 phút.

2. Tính công cần thực hiện để kéo một gầu nước 6kg từ dưới giếng sâu 3,5m lên miệng giếng.

3. Một máy kéo, kéo một rơ - moóc chuyển động đều với lực kéo là 3000N. Trong 3 phút máy kéo thực hiện công 5400kJ. Hãy xác định vận tốc của máy kéo.

4. Một thác nước khi đổ xuống chân thác 2m3 nước thì sinh ra công 400kJ. Tính độ cao của thác nước.
	Tiết 16 : định luật về công


A. Kiến thức cần nhớ: 
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B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

1. Để bẩy một hòn đá có khối lượng 50kg từ một hố sâu 0,4m lên mặt đất người công nhân phải ấn đòn bẩy một lực 200N theo phương thẳng đứng. Tay người đó phải di chuyển một đoạn bao nhiêu?

A. 0,16m.                B. 0,4m.                           C. 0,8m.                        D. 1m

2. Một người thợ xây nhận thấy khi đứng trên gác kéo trực tiếp xô vữa lên thì khó hơn khi đứng dưới đất dùng ròng rọc cố định đưa xô vữa lên. Vậy tác dụng của ròng rọc cố định là:

A. Giúp ta lợi về lực.

B. Giúp ta đổi hướng của lực tác dụng.

C. Giúp ta lợi về công.

D. Cả ba tác dụng trên đều đúng.

3. Định luật về công có thể được hiểu như sau :
a. Để thực hiện một công, nếu ta dùng một lực nhỏ hơn thì phải tiến hành trên một đoạn đường dài hơn.
b. Để thực hiện một công, nếu ta muốn tiến hành trên một đoạn đường ngắn hơn thì dùng một lực lớn hơn .

c. Để thực hiện một công nếu tăng lực lên bao nhiêu lần thì giảm đường đi bấy nhiêu lần.

 C. Bài tập tự luận
1. Để đưa một vật có trọng lượng 1 000N lên cao 2m người ta dùng một mặt phẳng nghiêng dài 4m.

a) Bỏ qua ma sát, tính công cần thiết để đưa vật lên và lực cần để kéo vật lên bằng mặt phẳng nghiêng.

b) Thực tế do có ma sát nên người ta phải dùng một lực là 600N. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng và độ lớn của lực ma sát.

2. Để giúp người thợ xây đưa xô vữa có khối lượng 15kg lên cao 4m mà chỉ bằng một lực có cường độ  75N thì ta phải dùng loại ròng rọc nào, mấy chiếc? Tính chiều dài đoạn dây mà người thợ xây phải kéo?
	Tiết 17: ôn tập học kì I


A. Kiến thức cần nhớ: 

	Câu 1: Vật như thế nào được gọi là đứng yên? Tại sao nói chuyển động hay đứng yên có tính chất tương đối?

 Câu 2: Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Vận tốc trung bình của chuyển động không đều được tính theo công thức nào? Giải thích.

 Câu 3: Cách biểu diễn và kí hiệu véc tơ lực? 

Câu 4: Hai lực cân bằng là gì? 

Câu 5: Quán tính là gì? Quán tính phụ thuộc như thế nào vào vật? 

Câu 6: Có mấy loại lực ma sát? Là những loại  nào? Lực ma sát có lợi hay có hại? Lấy ví dụ minh hoạ?

 Câu 7: áp lực là gì? áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất? Giải thích.

 Câu 8: Nêu công thức tính áp suất chất lỏng, chất khí. Độ lớn của áp suất khí quyển?


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng. Bài tập tự luận
Câu 1:  Trong các trường hợp lực xuất hiện sau đây, trường hợp nào không phải là lực ma sát?

A. Lực xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt nhám của một vật khác.

B. Lực xuất hiện khi dây cao su bị dãn.

C. Lực xuất hiện có tác dụng làm mòn lốp xe ôtô.

D. Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau.

Câu 2: Một người có trọng lượng không đổi, áp suất của người tác dụng lên mặt sàn lớn nhất khi:

A. Người nằm trên mặt sàn.                                        B. Người đứng hai chân trên mặt sàn.

      C.  Người đứng co một chân                                        C. Người ngồi trên mặt sàn.

Câu 3: Trong các công thức sau đây công thức nào cho phép tính áp suất của chất lỏng? (d là trọng lượng riêng của chất lỏng, h là độ cao tính từ điểm tính áp suất đến mặt thoáng của  chất lỏng)
A.  p = d.h  ;           B.   p = 
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 ;         C.  p = 
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  ;        D.  Một công thức khác.

Câu4. Ng​ười lái đò đang ngồi yên trên một chiếc thuyền thả trôi theo dòng n​ước. Câu mô tả nào sau đây là đúng?

A. Ng​ười lái đò đứng yên so với dòng n​ước. 

B. Ng​ười lái đò chuyển động so với dòng nư​ớc. 

C. Ng​ười lái đò đứng yên so với bờ sông. 

D. Ng​ười lái đò chuyển động so với chiếc thuyền. 

C. Bài tập tự luận

1. Một canô chạy trên hai bến sông cách nhau 90km. Vận tốc canô đối với nước là 25km/h và vận tốc nước chảy là 2m/s.

a) Tìm thời gian canô đi ngược dòng từ bến nọ tới bến kia.

b) Giả sử không nghỉ ở bến tới. Tìm thời gian đi và về.

2. Đập nước của nhà máy thủy điện Sông Đà có chiều cao từ đáy hồ chứa nước đến mặt đập là 160m. Khoảng cách từ mặt đập đến mặt nước là 40m, cửa van dẫn nước vào tua bin của máy phát điện cách đáy hồ 32m. Tính áp suất của nước tác dụng lên cửa van. Biết trọng lượng riêng của nước là  10 000N/m3.
	Tiết 18: ôn tập – chữa bài kiểm tra học kì I


A. Kiến thức cần nhớ: 

	1. Thế nào là chuyển động, thế nào là đứng yên? Cho ví dụ.

2. Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Viết công thức tính vận tốc của chuyển động không đều?

3. Tại sao nói lực là một đại lượng véc tơ? Nêu cách biểu diễn lực.

4. Nêu khái niệm áp suất. Viết công thức tính áp suất trong lòng chất rắn, lỏng. Nêu nguyên tắc bình thông nhau. Cho biết độ lớn của áp suất khí quyển

5. Một vật khi nhúng trong lòng chất lỏng sẽ bị chất lỏng  tác dụng một lực như thế nào? Viết công thức tính lực đó.

6. Khi nào thì vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng trong lòng chất lỏng.

7. Khi nào thì có công cơ học? Viết công thức tính công .

8. Phát biểu định luật về công.


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng.
 1. Hai vật A và B có cùng thể tích như nhau được thả vào hai chất lỏng giống nhau. Kết quả cho thấy vật A nổi và vật B chìm. Hãy chọn những kết luận đúng trong những kết luận sau:

        A. Trọng lượng riêng của A lớn hơn của B.

        B. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai vật là như nhau.

        C. Trọng lượng riêng của chất lỏng chứa các vật nhỏ hơn so với trọng lượng riêng   của vật B.

        D. Khối lượng vật A lớn hơn khối lượng vật B.

2.  Một thang máy có khối lượng m = 500kg, được kéo từ đáy hầm mỏ sâu 120m lên mặt đất bằng lực căng của một dây cáp. Công nhỏ nhất của lực căng để thực hiện việc đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

       A. A = 600J              B. A = 600kJ                C. A = 1200kJ               D. A = 1200J
3. Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?
     A. Lực xuất hiện khi bánh xe tr​ượt trên mặt đư​ờng lúc phanh gấp.

     B. Lực giữ cho vật còn đứng yên trên mặt bàn bị nghiêng.

     C. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn.

     D. Lực xuất hiện khi viên bi lăn trên mặt sàn. 

4. Trạng thái của vật sẽ thay đổi như thế nào khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng? 

A. Vật đang đứng yên sẽ chuyển động .

B. Vật đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại.

C. Vật đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên.

D. Vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. 
C. Bài tập tự luận

1. Một vật làm bằng kim loại, nếu bỏ vào bình chứa có vạch chia thể tích thì làm cho nước trong bình dâng thêm 100cm3. Nếu treo vật vào một lực kế thì lực kế chỉ 7,8N. Cho trọng lượng riêng của nước d = 10 000N/m3.

a) Tính lực đẩy ácsimét tác dụng lên vật khi vật bị nhúng chìm trong nước .

b) Vật làm bằng chất gì?

2. Một vật có khối lượng m = 4,5kg được thả rơi từ độ cao h = 8m xuống đất. Trong quá trình chuyển động lực cản bằng 4% so với trọng lực. Tính công của lực cản và công của trọng lực.

3. Người ta phải dùng một lực 400N mới kéo được một vật nặng 75kg lên một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 3,5m và độ cao 0,8m. Tính hiệu suất của mặt phẳng ngiêng.
	Tiết 19: ôn tập học kì I


ABài tập trắc nghiệm: 

I. Các câu sau đúng hay sai?

	
	Đúng
	Sai

	1. Vận tốc trung bình có độ lớn như nhau trên những quãng đường đi khác nhau.
	
	

	2. Vật có khối lượng càng lớn thì có quán tính càng nhỏ.
	
	

	3. Muốn làm giảm lực ma sát khi người ta gia công bề mặt của các bộ phận phải thật cứng, thật nhẵn.
	
	

	4. Ván trượt tuyết , trượt nước có diện tích tiếp xúc lớn để giảm áp suất.
	
	

	5. Trong chất lỏng áp suất tại các điểm nằm trong cùng mặt phẳng thẳng đứng đều bằng nhau.
	
	

	6. Càng lên cao áp suất khí quyển càng tăng.
	
	

	7. Một vật đặt trong không khí cũng chịu lực đẩy Acsimet.
	
	

	8. Quả nặng treo dưới lò xo, lò xo ®½ thực hiện một công cơ học để giữ quả nặng.
	
	


II. Khoanh tròn vào đáp án đúng.
 1. Vì sao hành khách ngồi trên  ô tô đang chuyển động thẳng bỗng thấy mình bị nghiêng sang bên trái? 
A. Vì ô tô đột ngột giảm vận tốc.                                     B. Vì ô tô đột ngột tăng vận tốc. 

      C. Vì ô tô đột ngột rẽ sang trái.                                        D. Vì ô tô đột ngột rẽ sang phải.
2. Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng cìm trong nước. Kết luận nào sau đây là đúng nhất ?

A. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Acsimet tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.

B. Thếp có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên chịu lực đẩy Acsimets lớn hơn.

C. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Acsimet như nhau vì chúng cùng được nhúng trong nước như nhau.

D. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Acsimet như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau.

3. Người ta kéo một vật có khối lượng m = 24kg lên một mặt phẳng nghiêng có chiều dài   s = 15m và có độ cao h = 1,8m. Lực cản của ma sát trên đường là Fc = 36N. Coi vật chuyển động đều. Công của người kéo có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau ?

A. A = 972J                                                         B. A = 792J                
      C. A = 297J                                                          D. Một giá trị khác

4.   Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng ở bài 2 là bao nhiêu?

A. H = 25,56%                                                     B. H = 35,56%              
      C. H = 45,56%                                                      D. H = 55,56%

B. Bài tập tự luận

1. Một xe chạy trong 5 giờ. Hai giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60km/h, ba giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 50km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian xe chạy.

2. Một khí áp kế đặt trên điểm cao của trục ăng ten phát sóng truyền hình chỉ 749mmHg. Xác định độ cao của trụ ăng ten biết áp suất của không khí ở chân trụ ăngten là 760mmHg. Cho dHg = 136000N/m3, dkk = 13N/m3.

3. Một quả cầu rỗng bằng nhôm khi cân ở trong nước thì có trọng lượng P1 = 0,24N, còn khi cân ở trong dầu thì có trọng lượng P2 = 0,33N. Tìm thể tích của hốc rỗng trong lòng quả cầu nhôm. Cho Dnhôm = 2700kg/m3, Dnước = 1000kg/m3, Ddầu = 700kg/m3.
	Tiết 20: ôn tập : Công suất


A. Kiến thức cần nhớ: 

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

1. Có hai máy : máy thứ nhất sinh được một công A1 = 225kJ trong 3/4phút ; máy thứ hai sinh được một công A2 = 180kJ trong 30s. So sánh tỉ số công suất P1/ P2 của hai máy.

        A. 1              B. 1/2                           C. 5/6                            D. 2

2. Kéo một khối đất từ giếng sâu 6m lên coi như đều trong 18 giây. Người công nhân phải dùng một lực kéo F = 100N. Công và công suất của người kðo có giá trị là:

A. A = 500J; P = 30W.                        B. A= 650J;P = 20W.

C. A = 600J;P = 33,3W                        D. Một cặp giá trị khác.

3. Bố bạn An thực hiện công lớn gấp 2 lần trong  thời gian dài gấp 4 lần so bố bạn Bình. Nếu gọi P1 là công suất của bố bạn An, P2 là công suất của bố bạn Bình thì:

A. P2 = 4 P1
B. P2 = 2P1
C. P1= P2
D. P1 = 2P2
4. Một học sinh kéo đều một gầu nư​ớc trọng lư​ợng 60 N từ giếng sâu 6 m lên. Thời gian  kéo hết 0,5 phút. Công suất của lực kéo là bao nhiêu?

A. 720 W
B. 12W
C. 180
D. 360 W

c. Bài tập tự luận

1. Bài tập 15.5 ( SBT)

2. Ng​ười ta dùng một máy bơm có công suất 800W để bơm nước từ độ sâu 5,5m lên mặt đất. Cho bơm chạy trong 1 giờ 30phút thì bơm được bao nhiêu tấn nước?

3. Người ta dùng một máy có công suất P = 8kW và hiệu suất H = 85% để nâng hàng từ mặt đất lên độ cao 5m. Máy ®½ làm việc trong 12giờ.

a. Máy ®½ nâng được bao nhiêu tấn hàng?

b. Chi phí về điện để nâng một tấn hàng là bao nhiêu? Cho biết giá mỗi kW.h điện là 1200 đồng.

3. Một máy bơm chạy bằng động cơ điện thiêu thụ công suất 7, 25 kW. Trong 1 giây, máy đẩy được 75lít nước lên cao 6m. Tính hiệu suất của máy.
	Tiết 21: ôn tập : Cơ năng


A. Kiến thức cần nhớ: 
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B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1. Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?

A. Viên đạn đang bay.                                  B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.

C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.                   D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.

2. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào cơ năng của các vật bằng nhau:

A. Hai vật ở cùng một độ cao so với mặt đất.

B. Hai vật ở các độ cao khác nhau so với mặt đất.

C. Hai vật chuyển động cùng một vận tốc, ở cùng một độ cao so với mặt đất và có cùng khối lượng.

D. Hai vật chuyển động với các vận tốc khác nhau.

3. Trong các trường hợp sau đây, những trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng?

A. Một chiếc máy bay đang chuyển động trên đường băng của sân bay.

B. Một chiếc máy bay đang bay ở trên cao.

C. Một chiếc ô tô đang chạy trên đường bằng.

D. Một chiếc ô tô đang lao từ trên dốc xuống.

4.  Động năng của một vật phụ thuộc:

A. Khối lượng của vật
B. Vận tốc của vật

C. Lực tác dụng vào vật
D. Khối lượng, vận tốc của vật

Bài tập tự luận

1. Một lò xo treo vật m1 thì giãn một đoạn x1, cũng lò xo ấy thì khi treo vật m2 thì giãn một đoạn x2. Biết khối lượng m1 < m2. Hỏi cơ năng của lò xo ở dạng nào? Trường hợp nào có cơ năng lớn hơn?

2. Hãy tìm hiểu về đồng hồ dây cót và cho biết:

Nếu lên dây cót đồng hồ vào buổi sáng thì năng lượng của đồng hồ vào buổi sáng và buổi tối có khác nhau không? Nếu có năng lượng nào lớn hơn ?

3. Một hòn sỏi đặt đứng yên trên một quả trứng không làm vỡ quả trứng được. Nhưng nếu thả hòn sỏi đó từ trên cao rơi xuống đúng vào quả trứng thì có thể làm vỡ quả trứng. Giải thích tại sao ?

4. Một vật đặt trên MPN và có thế năng là Wt. Vật trượt xuống hết MPN và đi thêm một quãng nữa thì dừng lại. Muốn kéo vật quay trở lại đỉnh MPN cũng theo đường cũ thì công cần thiết sẽ là bao nhiêu? ( Thế năng nơi vật dừng lại coi như bằng 0) 
	Tiết 22: ôn tập : Sự CHUYỂN HÓA Và BẢO TOÀN TOÀN CƠ NĂNG


A. Kiến thức cần nhớ: 
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B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

Từ độ cao h người ta ném một viên bi lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là v0. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau.

1. Khi viên bi rời khỏi tay người ném, cơ năng của viên bi ở dạng nào?

A. Chỉ có động năng.                                                    B. Chỉ có thế năng.

C. Có cả động năng và thế năng.                                  D. Không có cơ năng.

2. Khi viên bi đang chuyển động đi lên, động năng và thế năng thay đổi như thế nào?

A. Động năng và thế năng đều tăng.                B. Động năng và thế năng đều giảm. 

C. Động năng giảm, thế năng tăng.                  D. Động năng tăng và thế năng giảm.

3. Trong quá trình chuyển động của hòn bi có khi nào cơ năng chỉ có một dạng duy nhất: động năng hoặc thế năng không?

A. Không có vị trí nào mà cơ năng chỉ có một dạng duy nhất.

B. Có một vị trí đó là điểm cao nhất tại đó cơ năng chỉ là thế năng mà không có động năng.

C. Có vô số vị trí mà tại đó cơ năng chỉ là thế năng mà không có động năng.

D. Có vô số vị trí mà tại đó cơ năng chỉ là động năng mà không có thế năng.

C. Bài tập tự luận

	1. Một viên bi lăn từ đỉnh MPN xuống.

a. ở vị trí nào hòn bi có thế năng lớn nhất?

b. ở vị trí nào hòn bi có động năng lớn nhất?

c. Khi viên bi lăn xuống, các dạng cơ năng ®½ được chuyển hóa như thế nào?
	                      
[image: image12]


2. Treo một vật m vào một lò xo.

a. Khi vật cân bằng lò xo có cơ năng không? Tại sao?

b. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi buông nhẹ, cơ năng được chuyển hóa như thế nào?

3. Khi đạp xe xuống dốc, mặc dù không cần đạp nhưng xe vẫn chuyển động xuống dốc với vận tốc mỗi lúc một tăng. Hãy giải thích hiện tượng về mặt chuyển hóa cơ năng.

4.Một người cầm gậy đập mạnh vào một quả bóng đứng yên trên mặt đất nó nẩy lên cao. Người đó lại lấy gậy đập mạnh vào một hòn bi kim loại đang đứng yên trên mặt đất, nó không nẩy lên cao mà lại lún sâu xuống đất. Hãy giải thích vì sao có sự khác biệt đó?
	Tiết 23: ôn tập : tổng kết chương I


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Đánh dấu x vào ô trả lời thích hợp.

	
	  Đúng 
	  Sai

	1. Vận tốc trung bình của một chuyển động không đều không thay đổi theo thời gian


	
	

	2. Lực ma sát cản trở chuyển động, làm nóng máy và các động cơ nên chỉ có hại 


	
	

	3. Vận tốc trung bình của một chuyển động không đều không thay đổi theo thời gian
	
	

	4. Một lực 4500N tác dụng lên cánh buồm có diện tích 15m2 thì áp suất của gió lên cánh buồm bằng 300N/m2
	
	

	5. Lực càng lớn khả năng sinh công càng lớn.


	
	

	6. Hai người cùng có trọng lượng và cùng leo lên tầng ba, người nào leo lên trước người ấy có công suất lớn hơn.
	
	

	7. Công tơ điện ở gia đình cho ta biết công suất của dòng điện.


	
	

	8. Máy cơ đơn giản nào cũng cho lợi về lực.


	
	

	9.  Khi ôtô lên dốc lực kéo phải tăng thì công tăng nhưng công suất còn phụ thuộc vào thời gian ôtô lên dốc. 
	
	

	10. Viên đạn có vận tốc càng lớn thì xuyên thủng vào tường càng sâu khi va chạm.
	
	


Bài tập tự luận

1. Trong một chuyển động không đều, trên nửa đoạn đường đầu vật chuyển động với vận tốc trung bình là 8m/s. Trên nửa đoạn đường còn lại dài 200m vật đi mất thời gian 10s. Tính vận tốc trung bình trên nửa quãng đường sau và vận tốc trung bình trên cả quãng đường. 

2. Một người có khối lượng 50kg đi trên tuyết. Tuyết chỉ chịu được áp suất lớn nhất là 10 000N/m3. 

a. Khi đứng trên tuyết người này có bị lún vào tuyết không? Biết diện tích một bàn chân tiếp xúc vơí tuyết khi đứng là 2dm2.

b. để có thể di chuyển trên tuyết thì giày trượt phải có diện tích tiếp xúc tối thiểu là bao nhiêu?

3. Hai viên bi có cùng khối lượng được treo vào 2 đĩa cân đang thăng bằng. Một viên bi sắt ( có khối lượng riêng là 7,8g/cm3), bi còn lại bằng nhôm ( có khối lượng riêng là 2,7g/cm3). Khi nhúng ngập chúng đồng thời vào nước thì cân còn thăng bằng nữa không? Nếu không thì cân bị lệch như thế nào?
	Tiết 24: ôn tập : các chất được cấu tạo  như thế nào?


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

1. Kích thước của 1 phân tử Hidrô vào khoảng 0,00000023mm. Độ dài của một chuỗi gồm 1 triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau có thể nhận giá trị trong các giá trị sau?

A. l = 0,23m.             B. l = 0,23cm.             C. l = 0,23mm.              D. Một giá trị khác.

2. Tại sao các chất có vẻ như liền một khối, mặc dù chúng đều được cấu tạo từ các hạt riêng biệt?

A. Vì kích thước của các hạt không nhỏ lắm nhưng chúng lại nằm rất sát nhau.

B. Vì các hạt vật chất rất nhỏ, khoảng cách giữa chúng cũng rất nhỏ nên mắt thường ta không thể phân biệt được.

C. Vì một vật chỉ được cấu tạo từ một số ít các hạt mà thôi.

D. Một cách giải thích khác.

3. Đổ dầu ăn vào nước thì tạo thành hai lớp nước ở dưới và dầu ở trên. Nguyên nhân của hiện tượng này là?

A. Giữa các phân tử dầu không có khoảng cách.

B. Phân tử dầu nhẹ hơn phân tử nước nên nổi phía trên.

C. Dầu không hòa tan trong nước và khối lượng riêng của dầu nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.

D. Dầu không hòa tan trong nước. 

C. Bài tập tự luận

1. Giải thích tại sao ngâm trứng vịt vào nước muối trong một thời gian thì lòng trứng có vị mặn.

 2. Khi rót nước giải  khát có “ga” vào trong cốc, ta thấy có các bọt khí bám ở thành trong của cốc. Khi nước đó còn ở trong chai đóng kín ta không thấy có các bọt đó. Em hãy giải thích hiện tượng đó.

3. Người ta ®½ làm thí nghiệm như sau: ép thật chặt một miếng đồng và một miếng bạc với nhau, sau khi ®½ mài thật nhẵn mặt tiếp xúc của 2 miếng kim loại đó. Sau một thời gian, người ta tách chúng ra và thấy rằng trong miếng đồng có một số phân tử bạc và  trong miếng bạc có một số phân tử đồng ở bên trong mặt tiếp xúc. Có thể giải thích hiện tượng đó như thế nào? 

4. Khi xếp những lớp kính phẳng với nhau, người ta thường đệm vào giữa những tờ giấy mỏng. Giải thích tại sao lại làm như vậy?

	Tiết 25: ôn tập : nguyên tử , phân tử chuyển động hay đứng yên?


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

I. Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

1. Hiện t​ượng khuyếch tán chỉ xảy ra trong:

A. Chất khí.               B. Chất lỏng                C. Chất rắn                D. Cả A, B, C đều đúng.

2. Cho một cục đ​ường phèn. Có cách nào làm cho cục đư​ờng phèn tan vào nư​ớc nhanh nhất?

A. Đập nhỏ cục đư​ờng phèn.

B. Cho cục đư​ờng phèn vào n​ớc sôi.

C. Lấy muỗng khấy đ​ường mạnh trong n​ớc.

D. Đập nhỏ cục đư​ờng phèn, cho cục đư​ờng phèn vào n​ước sôi và lấy muỗng khấy mạnh.

II. Tạo thành câu hoàn chỉnh và đúng bằng cách nối một mệnh đề bên trái với một mệnh đề thích hợp ở cột bên phải.

	1. Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên các chất có đặc điểm là

2. Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh khi

3. Chuyển động Bơ-rao chứng tỏ

4. Hiện t​ượng khuyếch tán chứng tỏ
	A. Các nhuyên tử phân tử chuyển động không ngừng.

B. Các nhuyên tử phân tử chuyển động không ngừng và giữa chúng có khoảng cách.

C. Các hạt riêng biệt vô cùng nhỏ bé, giữa chúng có khoảng cách và chuyển động nhiệt.

D. Nhiệt độ giữa các phân tử nguyên tử càng cao.

E. Nhiệt độ của vật càng cao.


C. Bài tập tự luận

1.Trong nư​ớc biển có một lư​ợng vàng rất lớn. Tại sao các hạt vàng này không lắng xuống đáy biển mặc dù vàng là một kim loại nặng?

2. ở nhiệt độ th​ường, vận tốc các phân tử không khí vào khoảng hàng trăm m/s. Tại sao khi mở lọ n​ước hoa ở đầu phòng thì một lúc sau ở cuối phòng mới ngửi thấy?

3. Một bạn pha n​ước đ​ường ®½ làm như​ sau: đổ n​ước vào trong cốc, cho n​ước đá ®½ đập nhỏ vào rồi thả đ​ường vào khấy. Theo em cách làm của bạn nh​ư vậy có phải là cách làm nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hay không? Giải thích.

4. ở 00C, vận tốc của các phân tử Nitơ trong bình chứa khoảng 450m/s. Trong 2 giây, một phân tử Nitơ chuyển động va chạm với các phân tử khác là 15.109 lần. Tìm quãng đ​ường trung bình giữa hai lần va chạm liên tiếp của phân tử Nitơ. 

	Tiết 26: Nhiệt năng + ôn tập


A. Kiến thức cần nhớ: 

	1. Định nghĩa công suất, viết CT và giải thích. ........................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Khi nào ta nói một vật có cơ năng? Cơ năng gồm những dạng nào? Mỗi dạng đó phụ thuộc vào yếu tố nào? ........................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Hãy nêu cấu tạo của các chất. ........................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Nêu định nghĩa nhiệt năng, các cách làm biến đổi nhiệt năng.
...................................................................................................................................

....................................................................................................................................


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng.
 1. Một viên đạn đang bay trên cao, có những dạng năng lượng nào mà em ®½ được học?

A. Động năng                                                     B. Thế năng

C. Nhiệt năng                                                      D. Động năng, thế năng và nhiệt năng.

2. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?

A. Nhiệt độ                        B. Nhiệt năng                         C. Khối lượng                    D. Thể tích

3. Nung nóng một miếng sắt rồi thả vào cốc nước lạnh, nhiệt năng của chúng ®½ thay đổi như thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt?

A. Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.

B.  Nhiệt năng của miếng sắt và của nước đều tăng. Không có sự truyền nhiệt.

C. Nhiệt năng của miếng sắt tăng, nhiệt năng của nước giảm. Đây là sự thực hiện công.

D. Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự thực hiện công.

C. Bài tập tự luận

1. Một bơm hút nước từ trong hầm mỏ ở độ sâu 180 m lên được 350 lít nước trong mỗi phút. Khôí lượng của một lít nước là 1kg.

a. Tính công bơm nước thực hiện trong 1 giờ.

b. Tính công suất của bơm 

2. Khi có bão làm quật ngã các cây lớn, nhà cửa. Thanh nói do gió có thế năng lớn. Nói như vậy đúng hay sai?

3. Giải thích tại sao mũi khoan nóng lên trong khi khoan?

4. Vì sao khi cưa sắt, cưa đá lát nền nhà người ta phải thường xuyên tưới nước vào các vật được cưa, cưa và khoan.
	Tiết 27
	Ôn tập – chữa bài  kiểm tra


A. Chữa bài kiểm tra
B. Bài tập trắc nghiệm: 

1. Khi chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật chậm lại thì đại l​ượng nào sau đây thay đổi:

A.
Thể tích của vật

B.
Các đại lượng trên đều thay đổi.

C.
Nhiệt độ của vật.

D.
Khối lư​ợng của vật.
2. Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh nhất trong:

A. Chân không
B. Chất rắn
C. Chất lỏng
D. Chất khí
3. Khi đổ 10 cm3 đường vào 100 cm3 nước thì thu được hỗn hợp nước đường có thể tích (V)

A. V = 110 cm3
B. V < 110 cm3
C. V [image: image13.wmf]£

 110 cm3
D. V > 110 cm3
4. Tại sao xăm xe đạp còn tốt ®½ bơm căng, để lâu ngày vẫn bị xẹp ?

A. Vì lúc bơm, không khí vào xăm xe còn nóng, sau một thời gian không khí nguội đi và co lại làm cho xăm xe bị xẹp.

B. Vì giữa các phân tử của chất làm xăm xe có khoảng cách nên không khí có thể thoát qua đó ra ngoài.

C. Vì xăm xe làm bằng cao su nên tự nó co lại.

D. Vì không khí trong xăm xe tự thu nhỏ thể tích.

5. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (……) trong các câu sau :

a. Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động ………………………

b. Động năng có thể chuyển hoá thành …………………..; ngược lại thế năng có thể chuyển hoá thành động năng.
C. Bài tập tự luận

1. Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung? Đó là dạng năng lượng nào?

2. Khi người ta đưa võng, năng lượng của võng chuyển hóa như thế nào? Võng có chuyển động được mãi không? Tại sao nó phải dừng lại nếu không có lực thường xuyên tác dụng vào?
3. Dựa vào thuyết phân tử em hãy giải thích các hiện tượng sau:
a. Khi có gió chất lỏng bay hơi nhanh hơn.

b. Nhiệt độ càng cao chất lỏng bay hơi càng nhanh.

4. Giọt nước rơi vào quần áo. Nếu dùng tay chà sát chỗ ấy thì quần áo mau khô hơn. Tại sao?
	Tiết 28 : ôn tập: Dẫn nhiệt


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng. 
Câu 3: Bản chất của sự dẫn nhiệt là:

A. Do sự tương tác giữa các phân tử với nhau

B. Do sự thực hiện công của vật này lên vật khác

C. Do sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng va chạm vào nhau

D. Do sự truyền thế năng của các hạt vật chất khi chúng va chạm vào nhau

Câu 13: Độ dẫn nhiệt của các chất giảm dần theo thứ tự:

A. Đồng - Nhôm - Nước - Thủy tinh
B. Đồng - Nước- Nhôm  - Thủy tinh

C. Nhôm - Thủy tinh - Đồng  - Nước
D. Đồng - Nhôm - Thủy tinh - Nướ

Câu 14: Để kiểm tra sự dẫn nhiệt kém của chất lỏng, phương án thí nghiệm nào sau đây đúng?

A. Gắn sáp ở đáy ống nghiệm, đun sôi chất lỏng ở đáy ống nghiệm.

B. Gắn sáp ở miệng ống nghiệm, đun sôi chất lỏng ở đáy ống nghiệm.

C. Gắn sáp ở đáy ống nghiệm, đun sôi chất lỏng ở miệng ống nghiệm.
D. Gắn sáp ở miệng ống nghiệm, đun sôi chất lỏng ở miệng ống nghiệm

Câu 27: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt xảy ra được trong môi trường:

A. Chất lỏng và chất khí
B. Chất rắn và chất lỏng

C. Chất rắn, chất lỏng và chất khí
D. Chất rắn

Bài tập tự luận

1. Sợi cáp bằng thép của chiếc cầu treo có chiều dài L0 = 400m ở 00C. Hãy xác định chiều dài của sợi cáp ở nhiệt độ 300C. Biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 10C thì chiều dài của sợi cáp tăng thêm 0,000012 chiều dài ban đầu.

2. Hai thanh đồng và sắt có cùng chiều dài ở nhiệt độ 00C là 2m. Hỏi khi đốt nóng đến 2000C thì chiều dài hai thanh chênh lệch bao nhiêu? Biết rằng khi nóng lên 10C thì thanh đồng dài thêm 0,000018 chiều dài ban đầu, thanh  sắt dài thêm 0,000012 chiều dài ban đầu.

3. Hai ngư​ời dùng một cây gậy để khiêng một cỗ máy. Một ng​ười muốn gánh nặng về phần mình thì phải chọn đầu nào? Gần cỗ máy hay xa cỗ máy hơn? Vì sao?

4. Tại sao một số loài chim (gà đồng nhỏ, gà rừng, đa đa, gà gô...) rúc sâu vào trong các tầng tuyết, và đôi khi sống trong tuyết vài ngày đêm liền?
5. Tại sao lúc nóng bức, mặt người lại đỏ hồng lên?
	Tiết 29: đốI lưu - Bức xạ nhiệt


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào đáp án đúng. 
1. Khi đun nước, nhiệt độ nước trong ấm tăng lên đều đặn chủ yếu là do hình thức truyền nhiệt:

A. Đối lưu
B. Đối lưu và bức xạ nhiệt

C. Bức xạ nhiệt
D. Dẫn nhiệt

2. Những hiện tượng nào sau đây không phải là đối lưu?
a. Đun nươc trong ấm.

b. Sự tạo thành gió.

c. Sự thông khí trong lò.

d. Sự truyền nhiệt của dây tóc bóng đèn điện đến thành bóng đèn.

3. Nhiệt truyền từ Mặt trời tới Hoả tinh (sao Hoả) bằng hình thức:

A. Dẫn nhiệt
B. Đối lưu và bức xạ nhiệt

C. Bức xạ nhiệt
D. Đối lưu

4. Nhiệt truyền từ cơ thể con người ra môi trường xung quanh bằng cách

A. Cả đối lưu và bức xạ nhiệt
B. Chỉ có đối lưu

C. Cả dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt
D. Chỉ có bức xạ nhiệt

5. Đèn kéo quân quay được là nhờ:

A. Dòng đối lưu của chất khí
B. Do cấu tạo của đèn có một môtơ

C. Dòng đối lưu của chất lỏng
D. Nhờ có gió

C. Bài tập tự luận

1. ở vùng biển, để phơi khô cá mực ……….. Người ta trải chúng lên một tấm nhựa màu đen rồi phơi dưới ánh sáng mặt trời. Tại sao người ta không dùng tấm nhựa màu khác?
2. Để một ngọn lửa cháy, không khí phải cung cấp ỗi liên tục. Nếu vậy sau một thời gian ngắn, lớp không khí bao quanh ngọn nến mất dần khí ỗi và ngọn nến sẽ tắt. Thế nhưng tại sao ngọn nến cháy liên tục?
3. * Cứ mỗi giây, 1cm2 bề mặt trái đất nhận được năng lượng 0,14J do bức xạ nhiệt của mặt trời gửi đến.

a. Tính năng lượng bức xạ mà 1 m2 bề mặt trái đất nhận được trong 6 giờ.

b. Biết rằng để đun sôi 1 lít nước cần 3,36.105J. Hỏi với với năng lượng bức xạ nhận được ở trên, có thể đun sôi bao nhiêu lít nước biết rằng chỉ có 20% năng lượng nhận được là chuyển thành nhiệt năng.

c. Theo em dùng năng lượng mặt trời có những ưu điểm gì?

	           Tiết 30: Công thức tính nhiệt l​ượng


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

I. Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

1.Nhiệt lượng của một vật cần thu vào để làm nóng vật, phụ thuộc vào : 

a. Thời gian đun vật và khối lượng của vật.

b. Thể tích của vật và thời gian đun.

c. Chất cấu tạo nên vật và khối lượng của vật.

d. Khối lượng, độ tăng nhiệt độ và bản chất của chất cấu tạo nên vật.

2. Tính nhiệt lượng để 2 lít nước ở 200C thu vào để sôi. Biết nước có khối lượng riêng D=1000kg/m3, nhiệt dung riêng 4200J/kg.K.

A. 840000
B. 672 KJ
C. 67200J
D. 168000J

3. Công thức tính nhiệt lượng của một vật có khối lượng m, nhiệt dung riêng c thu vào để tăng nhiệt độ từ t10C lên t2 0C.

A. Q1 = Q2          B. Q = m q              C. Q = m c ( t1 – t2 )           D. Q = m c ( t2 – t1 )

4. Đơn vị của nhiệt dung riêng của một chất là:

A. J/kg.C (Jun trên kilôgam độ C)
B. J/kg.K (Jun trên kilôgam độ K)

C. J.kg/K (Jun kilôgam trên độ K)
D. J/kg (Jun trên kilôgam)
5. Nói chì có nhiệt dung riêng là 130J/kg.K có nghĩa là :

A. Cần phải truyền một nhiệt l​ợng là 130J, thì nhiệt độ của 1kg chì tăng thêm 10C.

B. Để cho nhiệt độ của 1kg chì tăng thêm 1K thì cần phải truyền một nhiệt l​ợng là 130J.

C. Khi 1kg chì tăng nhiệt độ thêm 1K thì nó ®½ nhận 130J.

D. Cả A, B, C đều đúng.

C. Bài tập tự luận

1. Cung cấp một nhiệt lượng cho hai quả  cầu bằng nhôm và chì, khối lượng bằng nhau. Hỏi nhiệt độ quả cần nào tăng nhiều hơn ?

2. Tính nhiệt lượng cần đun 2 lít rượu từ 200 C đến 600C. Biết nhiệt dung riêng của rượu là2500J/kg.Kvà khối lượng riêng của rượu là 800kg/m3
3. Một ấm nhôm có khối lượng 0,5 Kg chứa 2 lít nước ở 250C , muốn đun sôi ấm nước . Hỏi cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?     (    Cho biết  Cnước = 4200 J/kg.K ; Cnhôm = 880 J/kg.K 

4. Tính nhiệt lượng mà cơ thể ta hấp thụ khi uống 0,5lít nước ở nhiệt độ 600C. Nhiệt độ cơ thể là 370C .

	Tiết 31: PhƯơng trình cân bằng nhiệt


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

I. Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

1. Thả một thỏi đồng ở 1500C vào một cốc nước nóng 500C thì:

A. Cốc nước toả nhiệt, thỏi đồng thu nhiệt

B. Nhiệt  truyền từ cốc nước sang thỏi đồng

C. Sau một thời gian, nhiệt độ của cốc nước sẽ lớn hơn nhiệt độ của thỏi đồng.

D. Nhiệt  truyền từ thỏi đồng sang cốc nước

2. Thả 3 vật bằng đồng, nhôm, chì có khối lượng bằng nhau, nhiệt độ lần lượt là: 2000C, 1500C, 1000C vào một cốc nước ở 200C. Sau một thời gian, nhiệt độ của các vật là:

A. Bằng nhau
B. 800C
C. Chưa thể xác định được
D. Giảm dần theo thừ tự từ: nhôm, đồng, chì
3. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau khi có sự truyền nhiệt  của hai vật :

a. Nhiệt lượng truyền từ vật có …sang … hơn .

b. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật … thì ngừng lại

c. Nhiệt lượng do vật này toả ra… nhiệt lượng do vật kia thu vào.

4.   Nếu hai vật tiếp nhau có sự chênh lệch về.........................., thì có sự truyền nhiệt từ vật có nhiệt từ vật có nhiệt độ.................. sang vật có nhiệt độ .....................

C. Bài tập tự luận

Bài 2 : Phải pha trộn bao nhiêu nước ở 800 C vào nước ở 200 C để được 90kg nước ở 600 C. Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg. K .

Bài 3: Người ta thả vào 200gam nước một thỏi đồng có khối lượng 600g ở nhiệt độ 1000C. Nhiệt độ của hỗn hợp sau khi có cân bằng nhiệt là 400C. Hỏi nhiệt độ của hỗn hợp sau khi có cân bằng nhiệt là bao nhiêu?

Bài 4: Một thỏi đồng 450 gam được đun nóng đến 2300C rồi thả vào chậu nhôm khối lượng 200 gam chứa nước ở nhiệt độ 250C. Khi cân bằng nhiệt nhiệt độ là 300C. Tính khối lượng nước trong chậu.
	Tiết 32: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

I. Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

1. Đốt cháy hoàn toàn 2kg than đá thì nhiệt lượng toả ra là bao nhiêu? Biết năng suất toả nhiệt của than đá là: 27.106J/kg.

A. 54.106J/kg
B. 54 J
C. 54.106 J
D. 54 KJ

2. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu có đơn vị là :

	A. Jkg . K
	B. J . kg
	C. Jkg
	D. J . kg K


3. Để đun một nồi n​ớc sôi, cần tiêu thụ hết 2,2kg than đá. Nếu thay nhiên liệu này bằng dầu hỏa thì phải cần bao nhiêu kg dầu hỏa? 

( Cho năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 44.106J/kg, của than đá là 27. 106J/kg)

A. 1,35kg                                                              B. 2,7kg

C. 4,4kg                                                                 D. 2,2kg
II. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

1. Nhiệt lượng toả ra sau khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là ……………….. của nhiên liệu, kí hiệu là …………………

2. Nói năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 46.106J/kg có ý nghĩa là ………….bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng ……….. 
C. Bài tập tự luận
1. Để đun sôi m1= 4 kg nước ở nhiệt độ ban đầu t1 = 30oC thì phải đốt cháy hoàn toàn m = 200 g than đá. Biết nhiệt dung riêng của nước là C = 4200 J/Kg.K và năng suất toả nhiệt của than đá là 27.106 J/kg.


a) Tính nhiệt lượng Q1 cần cung cấp cho nước.


b) Tính hiệu suất của bếp than. 

2. Để đun sôi m1= 6 kg nước ở nhiệt độ ban đầu t1 = 20oC thì phải đốt cháy hoàn toàn m = 200 g dầu hoả. Biết nhiệt dung riêng của nước là C = 4200 J/Kg.K và năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 44.106 J/kg.


a) Tính nhiệt lượng Q1 cần cung cấp cho nước.


b) Tính hiệu suất của bếp than.

	Tiết 33:Ôn tập học kì II


A. Kiến thức cần nhớ:                    
	1. Hãy nêu cấu tạo của các chất.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2. Nêu định nghĩa nhiệt năng, các cách làm biến đổi nhiệt năng.

............................................................................................

................................................................................................

............................................................................................

3. Nêu các hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong chất rắn lỏng khí. Cho ví dụ minh họa.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

4. Nêu khái niệm nhiệt dung riêng của các chất. Viết công thức tính nhiệt lượng và giải thích các đại lượng có trong công thức.

...........................................................................................

...........................................................................................
...........................................................................................
5. Trình bày các nguyên lí truyền nhiệt. Viết phương trình cân bằng nhiệt.

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

6. Nêu khái niệm năng suất tỏa nhiệt của các nhiên liệu. Viết công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra và giải thích các đại lượng có trong công thức.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................


B. Trò chơi ô chữ.

Theo hàng ngang :

1. Dạng năng lượng của vật được xác định bằng tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. (9 «)

2. Chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật phụ thuộc vào yếu tố này. (7 «)

3. Hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong chất rắn. (8 «)

4. Một cách làm biến đổi nội năng của một vật. (12 «)

5. Nhiệt lượng do 1 kg một chất toả ra khi bị đốt cháy hoàn toàn. (16 «)

6. Tên một hình thức truyền nhiệt không xảy ra trong chất rắn. (6 «)

7. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg một chất để nó tăng thêm 1 độ C. (14 «)

8. Dạng năng lượng có quan hệ với chuyển động cơ học.  (6 «)

9. Tên một hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra trong chân không. (10 «)

10. Tên một loại nhiên liệu có năng suất toả nhiệt là 46. 106J/kg. (6 «)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 * Hàng dọc là ô chữ gì 
C. Bài tập tự luận.

1. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi một ấm nhôm có khối lượng 0,3 kg đựng 2 lít nước ở nhiệt độ 270C. Cho nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880J/kg.K và 4200J/kg.K.

2. Nếu dùng một bếp dầu để đun ấm nước nói trên thì cần bao nhiêu lít dầu biết khối lượng riêng của dầu là 800kg/m3, năng suất toả nhịêt của dầu là 44.106J/kg. Bỏ qua sự mất mát nhiệt lượng ra môi trường xung quanh.

3. Cho hiệu suất của bếp dầu nói trên là 36%. Hãy tính lượng dầu hoả thực sự cần dùng.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
	
	Tiết 34: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt


A. Kiến thức cần nhớ: 

	........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 


B. Bài tập trắc nghiệm: 

I. Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

3. Hai ngư​ời dùng một cây gậy để khiêng một cỗ máy. Một ng​ười muốn gánh nặng về phần mình thì phải chọn đầu nào? Gần cỗ máy hay xa cỗ máy hơn? Vì sao?

4. Vẽ sơ đồ thiết bị sử dụng 2 ròng rọc động và hai RR cố định để nâng một vật nặng lên cao. 

5. Tại sao một số loài chim (gà đồng nhỏ, gà rừng, đa đa, gà gô...) rúc sâu vào trong các tầng tuyết, và đôi khi sống trong tuyết vài ngày đêm liền?

6. Tại sao lúc nóng bức, mặt người lại đỏ hồng lên?
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